
 y học thực hành (694) - số 12/2009 
  
  
 

40 

Kết luận 
Bài thuốc "Giáng áp - 08" với liều ngày 1 thang; 

thời gian điều trị trong 21 ngày liên tục ở 32 bệnh 
nhân THA độ I, II; giai đoạn I, II có RLCHLP máu; độ 
tuổi trung bình 62 có tác dụng làm hạ huyết áp và 
không thấy tác dụng không mong muốn của thuốc. 
Kết quả cụ thể như sau:  

* Hiệu quả hạ HA trên bệnh nhân THA có 
RLCHLP máu: 

+ Làm hạ huyết áp HA trên huyết áp thường quy 
có ý nghĩa thống kê với p < 0,001; đặc biệt có 84,4% 
HA về bình thường.  

+ Làm hạ huyết áp HA trên huyết áp 24h:  
- ở 100% bệnh nhân HATT; 84,4% HATTr; 93,8% 

HATB.  
- HA lúc thức, lúc ngủ; các đỉnh cao HA trong 

ngày; BPL tâm thu và tâm trương đều giảm so với 
trước điều trị với p < 0,001. 

- Sau điều trị tăng trũng HA (dipper), giảm không 
có trũng HA (non-dipper) và trũng sâu HA (super-
dipper) có ý nghĩa thống kê với p < 0,01 

- Hiệu quả chung của thuốc đạt 93,8%. Trong đó: 
Hiệu quả tốt đạt 18,7%; khá đạt 48,8%; trung bình đạt 
31,3% 

- Theo YHCT: Thuốc "giáng áp - 08" làm hạ HA ở 
cả 3 thể của YHCT so với trước điều trị (p < 0,001). 

* Tác dụng điều chỉnh RLCHLP máu: Thuốc làm 
giảm 17,45% cholesterol, 39,79% triglycerid, 24,77% 
LDL-c máu có ý nghĩa thống kê với p < 0,001. 

* Tác dụng không mong muốn của bài thuốc 
"Giáng áp - 08”:  

Không có trường hợp nào bị dị ứng hay mẩn ngứa 
ngoài da, hay ngộ độc thuốc, không có ai phải ngừng 

thuốc khi điều trị. Sau điều trị các chỉ số huyết học, 
hóa sinh máu ở BN nghiên cứu so với trước điều trị 
thay đổi không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). Các 
xét nghiệm vẫn trong giới hạn bình thường.  
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THIẾU MÁU CẤP MẠC TREO RUỘT: NHÂN 9 TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC PHẪU THUẬT  

TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC 
 

Nguyễn Trần Thủy,  
Bùi Trung Nghĩa, Trịnh Hồng Sơn 

 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Thiếu máu mạc treo được định nghĩa là tình trạng 

tưới máu không đủ cho nhu cầu chuyển hóa của bất 
cứ cơ quan chính yếu nào được cung cấp máu bởi 
tuần hoàn mạc treo bao gồm dạ dày, gan, túi mật, 
tụy, lách, ruột non và đại tràng [11]. Thiếu máu cấp 
mạc treo ruột (acute mesenteric ischemia) được phân 
loại theo 4 nhóm nguyên nhân đó là thuyên tắc 
(embolus) động mạch mạc treo tràng trên (ĐMMTTT), 
huyết khối (thrombosis) ĐMMTTT, thiếu máu mạc 
treo không do tắc nghẽn (non-occlusive mesenteric 
ischaemia) và huyết khối tĩnh mạch mạc treo [3], [12]. 
Đối với thiếu máu đại tràng do thiếu máu động mạch 
mạc treo tràng dưới hoặc sự chèn ép ruột từ bên 
ngoài cùng với sự tạo huyết khối tĩnh mạch mạc treo 

thứ phát thì có sự khác biệt về mặt nguyên nhân và 
biểu hiện lâm sàng [4]. 

Thiếu máu cấp tính mạc treo ruột là một cấp cứu 
chiếm khoảng 0,1-0,9% tổng số bệnh nhân nhập viện 
vì đau bụng, cần phải chẩn đoán sớm và điều trị kịp 
thời để phục hồi lưu lượng máu cấp cho mạc treo ruột 
và để tránh hoại tử ruột, tử vong [4], [10]. Bệnh 
thường chẩn đoán muộn do triệu chứng lâm sàng 
không điển hình và các xét nghiệm thường quy không 
đặc hiệu để chẩn đoán. Tỷ lệ tử vong sau mổ khoảng 
60-90%. Chúng tôi thực hiện nghiên cứu này với mục 
đích nhìn lại chẩn đoán và phân tích nguyên nhân, cơ 
chế bệnh sinh của bệnh lý phức tạp này góp một 
phần giúp cho các phẫu thuật viên lưu ý phát hiện 
bệnh sớm để có phương hướng điều trị kịp thời. 



y học thực hành (694) - số 12/2009   
  
  
 

41

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng. 
Nghiên cứu này được thực hiện trên tất cả những 

bệnh nhân có chẩn đoán ra viện là hoại tử ruột hoặc 
thiếu máu ruột do thiếu máu cấp mạc treo ruột được 
phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Đức ở mọi lứa tuổi 
không phân biệt về giới từ tháng 7/2005 đến tháng 
12/2007. 

2. Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân 
Bệnh nhân được chẩn đoán ra viện là hoại tử ruột 

hoặc thiếu máu ruột do thiếu máu cấp mạc treo ruột 
được điều trị phẫu thuật. 

Tiêu chuẩn loại trừ 
- Chẩn đoán thiếu máu cấp mạc treo ruột mà 

không phẫu thuật 
- Hoại tử ruột do nguyên nhân khác: viêm ruột 

hoại tử, tắc ruột, xoắn ruột… 
3. Phương pháp. 
Phương pháp nghiên cứu mô tả lâm sàng, hồi cứu. 

Hồ sơ được thu thập qua các bước: tra tên bệnh nhân 
trong sổ giao ban nội trú từ đó lấy hồ sơ tại phòng lưu 
trữ Bệnh viện Việt Đức. Các số liệu được thu thập bao 
gồm tuổi, giới, các đặc điểm lâm sàng, xét nghiêm 
máu, các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh, đánh giá trước 
và trong mổ. Chẩn đoán tắc mạch mạc treo ruột dựa 
vào sự ghi nhận tổn thương trong biên bản phẫu thuật 
của từng hồ sơ bệnh án. 

Xử lý số liệu: Dùng phần mềm thống kê y học 
SPSS 13.0 

KẾT QUẢ 
Trong số 9 bệnh nhân, có 4 nữ (44,4%) và 5 nam 

(55,6%). Tuổt trung bình là 60 ± 13,5 tuổi, thấp nhất 
là 35, cao nhất là 78.  

Đặc điểm lâm sàng của 9 bệnh nhân  
Bảng 1: Đặc điểm lâm sàng của 9 bệnh nhân 
 

Đặc điểm lâm sàng Số BN Tỷ lệ % 
Đau bụng 9 100 

Sốt 3 33.3 
Nôn 1 11.1 

Bí trung đại tiện 4 44.4 
Phân có máu 2 22.2 

Rối loạn tri giác 1 11.1 
Bụng chướng 9 100 

Phản ứng thành bụng 5 55.6 
Viêm phúc mạc 4 44.4 

 
Bảng 2: Tiền sử và bệnh phối hợp 
 

Bệnh phối hợp Bệnh nhân Tỉ lệ (%) 
Tăng huyết áp 2 22.2 

Tai biến mạch máu não 1 11.1 
Bệnh van tim, LNHT 1 11.1 

Rung nhĩ 1 11.1 
Tiền sử   

Nghiện rượu, xơ gan 1 11.1 
Sau mổ cắt khối tá tụy 1 11.1 
Sau mổ tim phổi máy 1 11.1 

Cắt 3/4 dạ dày 1 11.1 

Bảng 3: Đặc điểm cận lâm sàng 
 

 Số BN Tỉ lệ (%) 
Bạch cầu > 1000/mm³ 5 55.6 

Hematocrit > 50% 2 22.2 
Creatinin> 180 #mol/l 4 44.4 

XQ bụng (9) Bình thường 1 11.1 
 Mức nước hơi 2 22.2 
 Quai ruột giãn 6 66.7 

Siêm âm bụng (9) Dịch ổ bụng 5/9 55.6 
 Quai ruột giãn 2/9 22.2 
 Thành ruột dày 4/9 44.4 

Chụp cắt lớp vi tính ổ bụng 2 22.2 
 
CLVT bụng chỉ được thực hiện cho 2 bệnh nhân, 

chỉ có một trường hợp chụp với thuốc cản quang. Cả 
hai trường hợp đều có hình ảnh quai ruột giãn và 
thành ruột non dày. 

Bảng 4: Danh sách bệnh nhân và chẩn đoán trước 
mổ 

Số 
TT 

Họ và tên Giới Tuổi Chẩn đoán 
trước mổ 

Mã hồ sơ 

1 Đặng Thị Ng Nữ 56 VPM tiên 
phát 

21002-K65 

2 Ngô Ngọc T Nam 35 
VPM do 

viêm ruột 
hoại tử 

18436-K65 

3 Đặng Thị § Nữ 58 Tắc ruột 1667-K56 

4 Nguyễn Thị M Nữ 46 Tắc mạch 
mạc treo 

6663-K59 

5 Nguyễn Thị Ch Nữ 58 Tắc ruột 28168-K59 

6 Nguyễn An T Nam 78 Tắc ruột do 
bã thức ăn 

3176-K56 

7 Bùi Văn T Nam 72 Tắc mạch 
mạc treo 

7718-I74 

8 Nguyễn Văn M Nam 70 
VPM do 

thủng tạng 
rỗng 

6722-I74 

9 Vư Văn L Nam 67 
Viêm tụy 

hoại tử sau 
mổ DPC 

13662-T81 

 
BÀN LUẬN 
1. Sự cấp máu của ruột. 
Khoảng 20-25% cung lượng máu được phân bố 

cho các ĐM tạng bao gồm ĐM thân tạng, ĐMMTTT 
và ĐMMTTD. ĐM thân tạng cấp máu cho dạ dày, 
lách, một phần gan và tụy, đoạn I, II tá tràng. 
ĐMMTTT cấp máu cho đoạn II, III tá tràng, toàn bộ 
ruột non và đại tràng góc lách. ĐMMTTD cấp máu 
cho đại tràng xuống, đại tràng sigma và trực tràng. 
TMMMTT không có van, nhận máu trở về từ ruột non, 
đại tràng phải, một phần của tá tụy và dạ dày 
(TMMTTT thường kết hợp với thân tĩnh mạch lách – 
mạc treo tràng tạo thành tĩnh mạch cửa). Bất kỳ nếu 
tắc ĐM hay TM mạc treo đều có thể dẫn tới thiếu máu 
ruột nếu tuần hoàn bên không đủ cấp máu thay thế 
hoặc không được xử trí kịp thời. 
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2. Nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh. 
Nguyên nhân thiếu máu cấp tính mạc treo ruột có thể chia thành 4 nhóm sau:  
Bảng 5: Nguyên nhân thiếu máu mạc treo ruột theo Oldenburg WA. 

Nguyên nhân Tỷ lệ (%) Biểu hiện Yếu tố nguy cơ Điều trị 
Tắc ĐMMT 

(arterial embolism) 
40-50 Cấp tính Loạn nhịp, nhồi máu cơ tim, thấp tim, rung 

nhĩ, tiền sử nghẽn mạch 
Lấy huyết khối, papaverine, cắt đoạn 

ruột hoại tử 
Nghẽn ĐMMT 

(arterial thrombosis) 
25 Âm thầm, 

tăng dần 
Vữa xơ ĐM, tăng đông, rối lọan estrogen Papaverine, lấy huyết khối, cắt đoạn 

ruột hoại tử, làm cầu nối mạch 

Không tắc nghẽn 
(nonocclusive) 

20 Cấp hoặc 
bán cấp 

Giảm cung lượng máu, huyết áp thấp, ngộ 
độc digoxin, block â-receptor, tim phổi 

máy, sốc tim, nhiễm trùng 

Điều trị nguyên nhân, papaverine, cắt 
đoạn ruột 

Nghẽn tĩnh mạch 
(venous thrombosis) 

5-10 Bán cấp 
Suy tim phải, tắc tĩnh mạch sâu, tăng áp 

lực TM cửa, viêm gan, viêm tụy, sau phẫu 
thuật bụng, bệnh HC hình liềm 

Lấy huyết khối, cắt đoạn ruột, 
heparin, 

 - Tắc ĐMMTTT trên do thuyên tắc 
Thường hiếm khi có tiền sử thiếu máu ruột trước đó. Cục huyết khối gây thuyên tắc ĐM mạc treo thường 

xuất phát từ tim. Thường xảy ra ở những bệnh nhân có bệnh van tim, dãn nhĩ trái, nhồi máu cơ tim, loạn nhịp 
nhĩ, dãn buồng thất kèm với u nhầy. Thuyên tắc do thầy thuốc tạo ra có thể sảy ra sau thông tim, chụp mạch. 
Cục huyết khối có thể làm tắc nghẽn hoàn toàn hoặc một phần lòng động mạch [8]. 

Huyết khối thường có xu hướng nằm tại những vị trí giải phẫu có hẹp tự nhiên, thường là ngay sau chỗ xuất 
phát chính của động mạch. Điển hình cục huyết khối thường nằm sau gốc ĐMMTTT vài centimet. Vì vậy khi có 
tắc nghẽn thì còn lại vài nhánh gần nuôi hỗng tràng không bị thiếu máu và đoạn gần của hỗng tràng được bảo 
tồn. [1], [10] 

Sơ đồ 1: biểu hiện vị trí thường gặp của HK và thuyên tắc ĐMMTTT [10]. 
 

   
 

 
- Tắc ĐMMTTT cấp do huyết khối 
Huyết khối xảy ra tại những vị trí hẹp do xơ vữa 

động mạch nặng, thường nhất tại gốc ĐMMTTT. 
Những bệnh nhân thường có triệu chứng báo trước 
của thiếu máu mạc treo mạn tính, bao gồm đau bụng 
cơn sau ăn, sợ thức ăn, tiêu chảy, sút cân. Hầu hết 
bệnh nhân có vữa xơ ĐM lan tỏa kèm tiền sử thiếu 
máu mạch vành, mạch não, mạch ngoại biên [8]. 

Phần lớn những bệnh nhân này, mảng vữa xơ tại 
gốc ĐMMTTT có thể tiến triển trong thời gian nhiều 
năm. Do đó đã có tuần hoàn bàng hệ đến ĐMMTTT, 
chủ yếu từ ĐM thân tạng và ĐMMTTD. Khi có mất 
nước, cung lượng tim giảm và tình trạng tăng đông là 
những yếu tố góp phần tạo huyết khối tại những vị trí 

hẹp. Trong trường hợp huyết khối tại gốc của 
ĐMMTTT thì thiếu máu ruột sẽ xảy ra từ đoạn đầu 
hỗng tràng đến đoạn giữa đại tràng ngang. 

- Thiếu máu mạc treo ruột không do tắc nghẽn 
(nonocclusive mesenteric ischemia), hoặc “hoại tử 
ruột mà có mạch máu mạc treo thông thoáng”, là một 
tình trạng hiếm gặp do các mạch máu nhỏ bị co thắt 
nặng, liên tục gây ra thiếu máu ruột [6] [8]. Bệnh lý 
này được Ende mô tả lần đầu tiên vào năm 1958, sự 
co mạch mạc treo ruột mạnh và kéo dài dẫn đến 
thiếu hụt lưu lượng mao mạch mạc treo ruột gây ra 
vòng xoắn thiếu máu cục bộ và tình trạng nhiễm trùng 
toàn thân. Tác động này được tăng thêm với những 
rối loạn trước đó của mạch máu mạc treo ruột. 
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Trường hợp huyết áp bình thường, tuy hẹp nhưng #M 
mạc treo ruột vẫn cung cấp đủ lưu lượng máu. Khi 
trụy mạch sẽ làm giảm lưu lượng đáng kể và gây nên 
tác động trên. Đa số trường hợp xảy ra trong tình 
trạng hạ huyết áp do nhiều nguyên nhân khác nhau 
như nhồi máu cơ tim, suy tim, mất máu nặng, choáng 
nhiễm trùng, nhịp nhanh thất kịch phát, loạn nhịp, 
phẫu thuật tim có hỗ trợ THNCT đã được tác giả Allen 
[2] thông báo. Ngoài ra, các thuốc gây co mạch được 
dùng điều trị choáng, tình trạng cô đặc máu, chạy 
thận nhân tạo, Digoxin được coi như là những yếu tố 
hỗ trợ cho biến chứng này.  

- Huyết khối tĩnh mạch 
Rất khó phân biệt giữa tắc ĐM và TM nhất là ở 

giai đoạn cuối. Hơn nữa, huyết khối TM có thể thứ 
phát sau tắc ĐM. Những yếu tố thuận lợi cho chẩn 
đoán huyết khối tĩnh mạch là tình trạng tăng đông 
máu như: thiếu antithrombin III, thiếu Protein S, thiếu 
Protein C, tăng kháng thể cardiolipin, thrombocytose. 
Tần suất huyết khối tĩnh mạch gia tăng ở những BN 
có tăng áp lực tĩnh mạch cửa, viêm nhiễm ổ bụng, 
chấn thương bụng, tiền căn viêm tắc tĩnh mạch sâu, 
rối loạn hormon (phụ nữ có thai, những phụ nữ xử 
dụng thuốc tránh thai lâu ngày), sau phẫu thuật 
bung… Ngoài ra còn có yếu tố gia đình, tỷ lệ này tăng 
nên khi có gen di truyển gây huết khối v ới sự đột biến 
G1691A mã hóa yếu tố V, đột biến Sự đột biến 
G20210A mã hóa yếu tố II.Trong số các thể TMMTR 
cấp, huyết khối tĩnh mạch có tiên lượng tốt nhất với tỷ 
lệ tử vong từ 20%-38% [7]. 

3. Chẩn đoán. 
Chẩn đoán thiếu máu mạc treo cấp rất cần thiết 

nhưng cũng là một thách đố trên lâm sàng vì những 
dấu hiệu và triệu chứng của bệnh thường đa dạng và 
không đặc hiệu. Khả năng chịu đựng thiếu máu của 
ruột kém (chỉ 120-180 phút) [9], do đó đòi hỏi phải 
chẩn đoán nhanh, chính xác để có hướng điều trị 
thích hợp với mục đích giảm được tỉ lệ tử vong cho 
bệnh nhân.  

Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỉ lệ nam/nữ là 
5/4, không giống như những báo cáo của các tác giả 
nước ngoài là thiếu máu mạc treo chiếm thường gặp ở 
nữ [4]. Tuy nhiên nghiên cứu của Nguyễn Tuấn và 
cộng sự thực hiện tại Bệnh viện Chợ Rẫy cho kết quả 
tương tự chúng tôi. Tuổi trung bình bệnh nhân 60 tuổi, 
kết quả này cũng tương tự như những báo cáo của 
các tác giả khác.  

Theo bảng 1 trong nghiên cứu của chúng tôi, triệu 
chứng đau bụng thường gặp nhiều nhất chiếm 100%, 
tiếp theo là bí trung đại tiện 44.4%, sốt 33.3%, phân 
có máu chiếm 22.2%. Khi thăm khám 33.3% bệnh 
nhân có sốt, 100% bệnh nhân có chướng bụng, dấu 
hiệu phản ứng thành bụng chiếm 55.6%, dấu hiệu 
viêm phúc mạc chiếm 44.4%. Đây là những dấu hiệu 
thường gặp ở những bệnh nhân thiếu máu mạc treo 
cấp và tỉ lệ này cũng tương tự các báo cáo khác. 

Theo bảng 2, trên xét nghiệm cận lâm sàng có 
55.6% bệnh nhân bạch cầu cao, dấu hiệu cô đặc 

máu Hematocrit > 50% chiếm 22.2%, dấu hiệu suy 
thận 44.4%. Kết quả này cũng phù hợp với giai đoạn 
muộn của bệnh. 

Những phương tiện chẩn đoán cơ bản chỉ phát 
hiện những dấu hiệu thay đổi của ruột trong giai đoạn 
muộn, trên XQ bụng dấu hiệu quai ruột giãn 66.7%, 
dấu hiệu mức nước hơi 22.2%. Siêu ổ bụng phát hiện 
dịch ổ bụng 55.6%, quai ruột giãn 22.2%, thành ruột 
dày 44.4% (theo bảng 3). Không có trường hợp nào 
được làm siêu âm Doppler mạch. Chụp cắt lớp vi tính 
ổ bụng (CLVTOB) với tiêm thuốc cản quang là 
phương tiện chẩn đoán có thể cung cấp toàn bộ các 
tình trạng trong ổ bụng nhanh chóng, có thể chẩn 
đoán tắc mạch mạc treo với độ nhạy 64-82%, độ đặc 
hiệu 92% [5], [9]. 

Dấu hiệu đặc hiệu của CLVT trong chẩn đoán 
thiếu máu mạc treo do tắc ĐMMTT là: huyết khối 
ĐMMTT, hơi trong thành ruột, thành ruột không bắt 
thuốc cản quang, dấu hiệu thiếu máu tạng đặc. Trong 
trường hợp thiếu máu mạc treo ruột không do tắc 
nghẽn thì phương tiện chẩn đoán chính là chụp mạch 
máu (angiography) với 4 tiêu chuẩn: hẹp tại gốc của 
các nhánh ĐMMTTT; có chỗ giãn, hẹp luân phiên của 
các nhánh mạc treo, dấu hiệu “chuỗi xúc xích” (string 
of sausage sign); co thắt cung mạch mạc treo; sự 
giảm đổ đầy các mạch máu dưới niêm mạc [4]. 

Dấu hiệu trực tiếp trên CLVT của tắc TMMTTT [7]: 
hình ảnh tăng tỷ trọng ở giữa tĩnh mạch mạc treo 
tràng trên, sau khi tiêm thuốc cản quang, thì tĩnh 
mạch (80 giây). Nhìn rõ viền tăng tỷ trọng ở xung 
quanh. Dấu hiệu gián tiếp: máu trong ổ bụng, thành 
ruột dày, nhiều khí trong ruột. Trong nghiên cứu của 
chúng tôi chỉ có 2 trường hợp được CLVTOB, trong đó 
một trường hợp có tiêm thuốc cản quang (bệnh án 7), 
còn 1 trường hợp không có tiêm thuốc (bệnh án 8). 
Cả hai trường hợp đều phát hiện được dấu hiệu thành 
ruột dày, nhiều hơi trong ruột và dịch ổ bụng. Tiêu 
chuẩn vàng để khẳng định là tắc ĐM hay TM là phải 
có hình ảnh huyết khối trên chụp mạch mạc treo ruột 
hoặc CLVTOB có tiêm thuốc hoặc thấy huyết khối 
trong mổ. Theo bảng 4 chỉ có 2 bệnh nhân (bệnh án 
4, 7) là được chẩn đoán trước mổ là tắc mạch mạc 
treo, còn lại 3 bệnh nhân chẩn đoán là tắc ruột (bệnh 
án 3,5,6), 3 bệnh nhân chẩn đoán viêm phúc mạc 
(bệnh án 1,2,8) và 1 bệnh nhân chẩn đoán viêm tụy 
hoại tử sau mổ. Đáng tiếc tất cả bệnh nhân của 
chúng tôi đều không được mô tả tổn thương một cách 
rõ ràng trong mổ (chỉ chẩn đoán là thiếu máu hoặc 
hoại tử ruột do tắc mạch mạc treo) nên không thể 
phân biệt được chính xác bệnh nhân bị tắc ĐMMTTT 
hay TMMTTT. Việc phân tích từng bệnh nhân, từ tiền 
sử, bệnh lý kết hợp, diễn biến bệnh và thương tổn 
trong mổ có thể giúp chúng tôi một phần nào nghĩ 
đến nguyên nhân gây tắc mạch mạc treo dựa theo 
phân loại ở bảng 5. 

- Bệnh án 1(bảng 2,4): Bệnh nhân nữ, tiền sử tăng 
huyết áp nhiều năm, đau bụng 4 ngày, không sốt, 
khám bụng có dấu hiệu viêm phúc mạc, bạch cầu 
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5400, XQ và siêu âm không có dấu hiệu đặc hiệu, 
thương tổn trong mổ: hoại tử một đoạn hồi tràng 
10cm. Chúng tôi nghĩ nhiều đến nguyên nhân do tắc 
§MMTTT. 

- Bệnh án 2(bảng 2,4): Bệnh nhân nam 35 tuổi, 
nghiện rượu nhiều năm, xơ gan, đau bụng âm ỉ 1 
tuần, vào viện có sốt, bạch cầu 13500, khám bụng có 
phản ứng ở hố chậu trái, thương tổn trong mổ đại 
tràng trái xung huyết sẫm màu, mạch mạc treo đập 
tốt. Chúng tôi nghĩ nhiều đến tắc một nhánh TMTTT. 
Chú ý rằng theo Whalberg E thì bệnh nhân thiếu máu 
mạc treo do huyết khối TMMTTT thường trẻ hơn bệnh 
nhân tắc ĐMMTTT. 

- Bệnh án 3(bảng 2,4): bệnh nhân nữ 58 tuổi, 
đang điều trị rung nhĩ, đau bụng 2 ngày, khám bụng 
có phản ứng, phân có máu, thương tổn trong mổ 1.2m 
đoạn ruột cách góc treitz 70cm hoại tử, chúng tôi nghĩ 
nhiều đến thuyên tắc ĐMMTT. 

- Bệnh án 4(bảng 2,4): bệnh nhân nữ 46 tuổi, hẹp 
van hai lá, tim loạn nhịp hoàn toàn, đau bụng 1 ngày, 
phân có máu, khám bụng có phản ứng, thương tổn 
trong mổ: hỗng tràng cách góc treitz 40cm, hồi tràng, 
đại tràng lên hoại tử tím thối. Chúng tôi nghĩ nhiều 
đến tắc ĐMMTTT. 

- Bệnh án 5(bảng 2,4):bệnh nhân nữ 58 tuổi, tiền 
sử cắt 3/4 dạ dày, đau bụng 3 ngày, bụng có phản 
ứng thương tổn trong mổ: toàn bộ ruột non, vùng nối 
vị tràng hoại tử đen. Chúng tôi nghĩ nhiều khả năng 
tắc TMMTTT. 

- Bệnh án 6(bảng 2,4): bệnh nhân nam 78 tuổi, tai 
biến mạch máu não, khám bụng có phản ứng, thương 
tổn trong mổ 60cm đoạn ruột non cạch hồi manh 
tràng 40cm giãn to, ứ huyết. Chúng tôi nghĩ đến tắc 
§MMTTT. 

- Bệnh án 7(bảng 2,4): bệnh nhân nam 72 tuổi, 
tăng huyết áp, bụng có dấu hiệu viêm phúc mạc, 
chụp CLVT ổ bụng có tiêm thuốc có hình ảnh thành 
ruột dày, hơi trong lòng ruột nhiều. Thương tổn trong 
mổ: 50 cm đoạn ruột non cách góc treitz 30cm sung 
huyết phù nề, thành ruột dày, mạch mạc treo đập 
yếu. Nghĩ đến huyết khối ĐMMTTT. 

- Bệnh án 8(bảng 2,4): bệnh nhân nam 70 tuổi, 
sau mổ bắc cầu chủ vành 1 ngày, đau bụng, lơ mơ, 
khám bụng có phản ứng, chụp CLVT ổ bụng không 
tiêm thuốc có dấu hiệu thành ruột dày, khí trong ổ 
bụng (xung quanh vùng đặt dẫn lưu màng tim, chúng 
tôi nghĩ đây là dẫn lưu đã đặt qua ổ bụng) nên chẩn 
đoán trước mổ là viêm phúc mạc do thủng tạng rỗng. 
Thương tổn trong mổ 60cm hồi tràng, đại tràng sigma 
hoại tử. Chúng tôi nghĩ đây là trường hợp thiếu máu 
mạc treo ruột sau mổ tim có tuần hoàn ngoài cơ 
thể(THNCT). Tần suất thiếu máu mạc treo ruột sau 
phẫu thuật tim với THNCT thay đổi từ 0,2%-0,36%. 
Nếu như biến chứng này tương đối hiếm thì hậu quả 
hết sức trầm trọng do tử vong từ 67%-100% [2]. 

- Bệnh án 9(bảng 2,4): bệnh nhân nam 67 tuổi, 
sau mổ cắt khối tá tụy 4 ngày, bụng chướng, khám có 
dấu hiệu viêm phúc mạc, thương tổn trong mổ hoại tử 

toàn bộ ruột non. Chúng tôi nghĩ rằng hiểu rõ phân bố 
giải phẫu TMMTTT sẽ giúp cho phẫu thuật viên tiến 
hành thuận lợi những phẫu thuật vùng rốn gan, tụy 
tạng, mạc treo ruột như: cắt khối tá tụy, nạo vét hạnh 
đầu tụy, cuống gan. Theo Trịnh Hồng Sơn với nghiên 
cứu giải phẫu TMMTTT trên 54 bệnh phẩm phẫu tích 
từ tử thi người lớn đã rút ra kết luận: đối với ung thư 
đầu tụy để đảm bảo lấy hết hạch và tổ chức ung thư 
việc bộc lộ rõ đoạn cố định TMMTTT là cần thiết. Khi 
phẫu tích mặt sau cần phải phải phẫu tích từng mm 
để kiếm soát tốt các nhánh (từ 2-3 nhánh) tới khi đầu 
tụy đổ vào. Tất nhiên cần lưu ý tới ĐMMTTT dù chỉ có 
1 trường hợp trong nghiên cứu thấy ĐM ở bờ phải TM 
và 38 trường hợp ĐM, TM không chạy sát liền nhau. 

KẾT LUẬN 
Thiếu máu cấp tính mạc treo ruột là bệnh hiếm 

gặp, triệu chứng lâm sàng không điển hình, các xét 
nghiệm thường quy không đặc hiệu cho chẩn đoán. 
Tuy nhiên khi gặp bệnh cảnh lâm sàng bệnh nhân 
đau bụng có kèm theo các yếu tố nguy cơ, khám 
bệnh không thể tìm ra được một lý do giải thích thì 
bác sỹ cần phải nghĩ ngay đến tắc mạch mạc treo. 
Việc chỉ định chụp CLVT có tiêm thuốc hay chụp 
mạch mạc treo ruột sẽ giúp chẩn đoán sớm và điều trị 
kịp thời, tránh những trường hợp chẩn đoán muộn khi 
đã có hoại tử ruột. 
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